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Tác động của các yếu tố tới tăng trưởng TFP
Tăng trưởng TFP chịu tác động bởi nhiều yếu tố, 

những yếu tố này được chia thành 3 nhóm: (1) môi 
trường kinh tế vĩ mô; (2) phân bổ lại các nguồn lực; 
(3) vốn con người và đổi mới công nghệ. Tất nhiên 
việc chia nhóm này chỉ mang tính chất tương đối 
bởi quan hệ tác động qua lại gián tiếp giữa các yếu 
tố với nhau. Thông qua các phân tích mô tả bằng 
đồ thị và phương pháp tính hệ số tương quan dưới 
đây, có thể nhận biết tác động của các yếu tố này 
tới tăng trưởng TFP1 và qua đó gián tiếp ảnh hưởng 
tới tăng trưởng GDP2.

Môi trường kinh tế vĩ mô

Trước hết, đổi mới kinh tế và ổn định kinh tế vĩ 
mô có tác động mạnh mẽ tới tăng trưởng TFP. Ổn 
định kinh tế vĩ mô (với tỷ lệ lạm phát - CPI được coi 
như một thước đo) có tác động tới tăng trưởng TFP 
(trực tiếp) và GDP (gián tiếp). Khi giá cả tăng nhanh 
và bất ổn, các tín hiệu thị trường bị méo mó và tăng 
trưởng TFP suy giảm. Lập luận này được thể hiện 
qua hình 1: khi CPI giảm (vào các năm 1993, 1996) 
thì TFPG (tốc độ tăng trưởng TFP) đạt đỉnh của mỗi 
giai đoạn. Trong giai đoạn 2001-2006, CPI tương 
đối ổn định ở mức dưới 10%, thì TFPG không có 
nhiều biến động với xu hướng tăng nhẹ. Thời kỳ lạm 
phát cao (năm 2008) lại bắt đầu đánh dấu chiều 
hướng đi xuống của TFPG.

  

Hình 1: tăng trưởng GDP (%∆Y), TFP (%∆TFP) và CPI, 
1991-2009

(nguồn: tính toán và tổng hợp từ số liệu của Tổng cục Thống kê)

Phân bổ lại các nguồn lực
Hiệu quả kinh tế được nâng cao nếu các nguồn 

lực như lao động, đầu tư giữa các khu vực, sự thay 
đổi trong cơ cấu thương mại và đầu tư trực tiếp nước 
ngoài (FDI) được phân bổ tốt hơn.

Cơ cấu lao động:

Cách thức ước lượng tăng trưởng TFP luôn đi 
với giả định rằng yếu tố năng suất lao động là đồng 
nhất, nhưng trong thực tế, có các loại lao động khác 
nhau trong nền kinh tế. Với tổng số lao động nhất 
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định, thì sự thay đổi phân bố lao động chắc chắn 
tác động tới tăng trưởng sản lượng thông qua tăng 
trưởng TFP. Hình 2 thể hiện tốc độ tăng lao động 
của ba khu vực. Tăng trưởng lao động trong khu 
vực nông nghiệp ổn định nhất, với mức thấp dưới 
3%/năm, nhưng có sự giảm sút đáng kể trong 10 
năm trở lại đây (thể hiện ở tốc độ tăng trưởng âm 
vào các năm 2000, 2006 và 2010). Ngoại trừ giai 
đoạn 2001-2009, lao động của khu vực dịch vụ luôn 
có mức tăng trưởng cao nhất trong ba khu vực. Sự 
khác biệt về tốc độ tăng trưởng lao động của ba khu 
vực dẫn đến thay đổi cơ cấu lao động: xu hướng 
giảm dần của khu vực nông nghiệp (từ 73% xuống 
48% trong thời kỳ 1991-2010), và sự gia tăng của 
khu vực công nghiệp (từ 11% lên 22%), dịch vụ (từ 
16% lên 29%) trong tỷ trọng lao động kinh tế quốc 
dân. Tuy nhiên, gần 1/2 lực lượng lao động Việt Nam 
vẫn làm việc trong các ngành nông, lâm nghiệp và 
thủy sản, trong khi ngành công nghiệp - xây dựng 
chỉ chiếm một tỷ lệ khiêm tốn là 22% năm 2010.

 

Hình 2: tốc độ tăng lao động của các khu vực trong nền kinh tế, 
1991-2010 

(nguồn: tính toán và tổng hợp từ số liệu của Tổng cục Thống kê)

Bên cạnh đó, năng suất lao động (đo bằng GDP 
bình quân lao động) của ba khu vực cũng có sự khác 
biệt. Năng suất lao động của khu vực nông nghiệp 
hầu như không biến động, trong khi khu vực công 
nghiệp gia tăng mạnh mẽ, đặc biệt trong giai đoạn 
trước năm 2000. Tăng trưởng năng suất lao động 
của khu vực dịch vụ thấp hơn khu vực công nghiệp, 
nhưng vẫn cao hơn khu vực nông nghiệp rất nhiều 
(hình 3). Điều này chứng minh rằng, có sự phân bổ 
lại lực lượng lao động từ khu vực nông nghiệp sang 
hai khu vực còn lại, và từ khu vực dịch vụ sang khu 
vực công nghiệp từ sau năm 1995 (mốc đánh dấu 
năng suất lao động của khu vực công nghiệp vượt 
qua khu vực dịch vụ). Sự dịch chuyển cơ cấu lao 

động như vậy đã góp phần làm tăng năng suất lao 
động chung và qua đó tác động tích cực đến tăng 
trưởng kinh tế.

Cơ cấu vốn:

Các nguồn vốn khác nhau cũng có tác động 
khác nhau đến tăng trưởng TFP. Các nguồn vốn 
trong nước bao gồm: vốn tư nhân và vốn nhà nước, 
trong đó vốn nhà nước lại được chia thành vốn ngân 
sách, vốn vay và vốn của các doanh nghiệp nhà 
nước.

Hình 3: năng suất lao động trong ba khu vực, 1991-2009 
(nguồn: tính toán và tổng hợp từ số liệu của Tổng cục Thống kê)

Bảng 1: tương quan giữa cơ cấu vốn và TFPG 
                                                             Đơn vị: % 

(nguồn: tính toán từ số liệu của Tổng cục Thống kê)
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Bảng 1 cho biết tỷ trọng của mỗi loại vốn trong 
tổng đầu tư trong nước, tốc độ tăng trưởng TFP và 
hệ số tương quan giữa tăng trưởng TFP với tỷ trọng 
các loại vốn, có tính đến hiệu ứng độ trễ của đầu tư. 
Một số kết luận có thể rút ra như sau:

Thứ nhất, đầu tư tư nhân có tác động tích cực 
đến TFPG trong ngắn hạn, bởi đây có thể coi là 
một loại vốn năng động, giúp tăng khả năng huy 
động các nguồn lực và thúc đẩy cạnh tranh. Trong 
dài hạn (tính độ trễ của đầu tư), nguồn vốn tư nhân 
thực sự thúc đẩy nâng cao hiệu quả kỹ thuật của 
nền kinh tế, thể hiện qua hệ số tương quan dương 
với TFPG.

Thứ hai, nguồn vốn ngân sách tác động ngược 
chiều đến TFPG, và chỉ mang lại hiệu quả kỹ thuật 
cho nền kinh tế sau 1-2 năm đầu tư. Điều này không 
khó hiểu khi chúng ta biết rằng hiệu quả đầu tư của 
loại vốn này khá thấp, và thông thường Nhà nước 
dành vốn ngân sách chủ yếu vào xây dựng cơ sở hạ 
tầng - chỉ đem lại hiệu quả kinh tế - xã hội sau một 
thời gian nhất định.

Thứ ba, vốn vay của Nhà nước có tương quan âm 
với TFPG. Chính phủ thường vay vốn ở mức lãi suất 
ưu đãi, và sử dụng vốn này vào xây dựng cơ sở hạ 
tầng, cũng như sản xuất các loại hàng hóa có lợi thế 
cạnh tranh. Tuy nhiên, trong dài hạn, dấu âm trong 
mối quan hệ giữa TFPG và vốn vay của Nhà nước 
là sự cảnh báo về tính hiệu quả của loại vốn này.

Thứ tư, đầu tư của doanh nghiệp nhà nước tác 
động tích cực đến TFPG trong thời kỳ 1995-2009, 
chứng tỏ hiệu quả sử dụng vốn của các doanh 
nghiệp nhà nước đã được nâng cao nhờ việc Chính 
phủ tái cơ cấu doanh nghiệp theo hướng tăng quyền 
tự chủ. Tuy vậy, sau hai năm, đầu tư của doanh 
nghiệp nhà nước lại có mối tương quan âm đối với 
TFPG, thể hiện tính hiệu quả công nghệ chưa được 
phát huy trong dài hạn.

Những phân tích trên đây cho thấy bức tranh 
tổng quát về mối quan hệ giữa các nguồn đầu tư 
trong nước với tăng trưởng TFP. Sự gia tăng đầu tư 
của khu vực tư nhân có tác động tích cực đến nền 
kinh tế trong dài hạn, trong khi các nguồn vốn còn 
lại của khu vực nhà nước dường như không đóng 
góp cho sự gia tăng hiệu quả công nghệ trong suốt 
giai đoạn 1995-2009.

Thương mại quốc tế:
Có thể phân tích tác động của thương mại quốc 

tế đến tăng trưởng TFP thông qua các thước đo độ 
mở của nền kinh tế như tỷ lệ tổng kim ngạch xuất 
nhập khẩu trên GDP; tỷ lệ xuất khẩu trên GDP và tỷ 

lệ nhập khẩu trên GDP. Tuy nhiên, khi xem xét về 
cơ cấu xuất nhập khẩu của nước ta, cần phải nhìn 
nhận hai thực tế sau:

- Gần 50% kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam 
thuộc nhóm hàng thô hoặc mới sơ chế, bao gồm 
các mặt hàng như lương thực, thực phẩm, nguyên 
vật liệu thô, nhiên liệu… Bên cạnh đó, trong nhóm 
hàng chế biến hoặc đã tinh chế, thì phần nguyên 
vật liệu phải nhập khẩu là rất lớn (ví dụ chiếm đến 
70-80% giá trị xuất khẩu ở các mặt hàng dệt may), 
nên giá trị giá tăng được tạo ra thấp, không mang lại 
nhiều lợi ích cho việc tăng hiệu quả công nghệ.

- Tỷ lệ nhập khẩu các loại hàng hóa đã qua 
chế biến rất cao, trong đó tỷ trọng hàng hóa tiêu 
dùng trong tổng kim ngạch nhập khẩu tăng từ 6,7% 
(2004) lên 9,3% (2009). Cơ cấu nhập khẩu này có 
thể không giúp nâng cao năng lực sản xuất trong 
nước, trong khi lại có thể tác động tiêu cực đến các 
ngành kinh doanh trong nước.

Bởi vậy, khi nền kinh tế đạt đến trình độ phát triển 
nhất định, thì sự chuyển dịch cơ cấu xuất nhập khẩu 
của Việt Nam là cần thiết để có thể thúc đẩy hơn 
nữa tác động tích cực của thương mại quốc tế đến 
tăng trưởng TFP. Có thể thấy điều này qua hệ số 
giảm dần của thương mại quốc tế theo thời gian.

Về lý thuyết, FDI là kênh chuyển giao công nghệ 
hiệu quả đối với các nước đang phát triển, qua đó 
có tác động tích cực đối với gia tăng hiệu quả sản 
xuất - kinh doanh. Điều này lý giải vì sao tỷ trọng 
FDI trên GDP có mối tương quan dương với TFPG 
cả trong ngắn hạn lẫn dài hạn. Tuy nhiên, FDI vẫn 
có thể mang lại những hiệu ứng tiêu cực đối với 
nền kinh tế, nếu chính sách ưu đãi trong việc thu 

Hoạt động xuất nhập khẩu có tác động tích cực đến tăng trưởng TFP
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hút FDI đã tạo lợi thế cho các doanh nghiệp có vốn 
đầu tư nước ngoài trong một thời gian dài, gây ra 
sự bất bình đẳng trong cạnh tranh với các doanh 
nghiệp sản xuất - kinh doanh trong nước. Hơn nữa, 
một phần lớn FDI được đầu tư vào các ngành công 
nghiệp thay thế nhập khẩu, được bảo hộ ở mức cao, 
do vậy có thể áp đặt mức giá cao cho nền kinh tế, 
làm giảm hiệu quả sản xuất - kinh doanh.

Một vấn đề khác có thể nhận thấy qua hệ số hồi 
quy giữa vốn FDI đăng ký và vốn FDI thực hiện với 
TFPG: hệ số này cao ở FDI thực hiện nhưng rất 
thấp ở FDI đăng ký. Do đó, người nghiên cứu cần 
thận trọng trong việc sử dụng FDI đăng ký như một 
biến số đo lường, đồng thời phản ánh thực trạng giải 
ngân chậm của FDI trong nền kinh tế Việt Nam.

Vốn con người và đổi mới công nghệ
Giáo dục và đào tạo:
Giáo dục trang bị cho con người kiến thức, còn 

đào tạo giúp nâng cao kỹ năng cho người lao động. 
Đây là các kênh chủ yếu nâng cao vốn con người 
và tăng trưởng TFP. Dựa trên số liệu của Tổng cục 
Thống kê và Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, 
có thể tính được tỷ lệ lao động chia theo trình độ học 
vấn với các nhóm: (1) mù chữ, (2) chưa tốt nghiệp 
tiểu học, (3) tốt nghiệp tiểu học, (4) tốt nghiệp trung 
học cơ sở - THCS, (5) tốt nghiệp trung học phổ 
thông - THPT, (6) tốt nghiệp cao đẳng, đại học và 
sau đại học. 

Theo số liệu thống kê, tỷ lệ lao động mù chữ và 
lao động chưa tốt nghiệp tiểu học gia tăng gây tác 
động tiêu cực đến tăng trưởng TFP trong giai đoạn 
2000-2009. Trong khi đó, tỷ lệ lao động tốt nghiệp 
tiểu học, lao động tốt nghiệp THPT và tốt nghiệp 
cao đẳng, đại học trở lên có mối tương quan dương 
với TFPG, và hệ số này đặc biệt cao trong năm thứ 
hai, thể hiện độ trễ của vốn con người đối với tăng 
trưởng TFP. Như vậy, số lao động có trình độ càng 
cao thì tăng trưởng TFP càng lớn, điều này cảng 
khẳng định mối quan hệ cùng chiều giữa vốn con 
người và TFP.

Tuy vậy, có một lưu ý nhỏ ở số liệu lao động 
tốt nghiệp THCS. Do việc chia nhóm lao động theo 
cách nêu trên dẫn đến việc bỏ qua một lực lượng 
lao động rất lớn được đào tạo nghề ngay sau khi tốt 
nghiệp tiểu học hoặc THCS. Vì vậy, tỷ lệ lao động 
tốt nghiệp THCS có quan hệ ngược chiều với TFPG 
cho thấy thước đo này cần được nghiên cứu thêm.

Đổi mới công nghệ:
Nghiên cứu thực nghiệm ở nhiều quốc gia khẳng 

định vai trò của chi tiêu cho nghiên cứu và triển khai 

(R&D) đối với hiệu quả công nghệ rất quan trọng. 
Phân tích này lấy số bằng sáng chế được cấp mới 
làm đại diện cho mức R&D (với giả định là số bằng 
sáng chế tỷ lệ với hoạt động R&D). Số liệu từ Cục Sở 
hữu trí tuệ (2010) cho thấy, mặc dù số lượng bằng 
độc quyền sáng chế, bằng độc quyền giải pháp hữu 
ích, bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp và giấy 
chứng nhận đăng ký nhãn hiệu được cấp ngày càng 
tăng, nhưng vẫn còn rất khiêm tốn. Xét về đầu tư, 
chi tiêu của Chính phủ cho sự nghiệp khoa học và 
công nghệ trong 20 năm qua chưa từng đạt đến 2% 
tổng chi tiêu (cao nhất vào khoảng 1,9% trong giai 
đoạn 1996-2000). Số lượng bằng sáng chế được 
cấp trong thời kỳ 1991-2009 cũng chỉ tập trung cho 
đối tượng người nước ngoài (chiếm 95,2%).

Tuy vậy, hệ số tương quan giữa số bằng độc 
quyền sáng chế và tăng trưởng TFP bằng 47,7%, 
điều này khẳng định cải tiến công nghệ có tác động 
tốt đến hiệu quả kỹ thuật của nền kinh tế Việt Nam 
trong giai đoạn 1991-2009. Bảng 2 trình bày kết quả 
nghiên cứu của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất 
lượng (2010) về đóng góp của các yếu tố như thay 
đổi cơ cấu lao động, xuất nhập khẩu và khoa học 
công nghệ vào TFP trong các năm 2006-2008.

Bảng 2: đóng góp của các yếu tố vào tăng trưởng TFP

Đơn vị:%

(nguồn: Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, 2010)

Kết quả của nghiên cứu này khẳng định sự thay 
đổi cơ cấu kinh tế và hoạt động R&D có tác động 
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tích cực đến tăng TFP, tuy nhiên lại đặt câu hỏi về 
ảnh hưởng của xuất, nhập khẩu tới TFPG (năm 
2008). Có thể thấy, các hệ số tương quan tính toán 
ở trên chưa thể hiện hết mối quan hệ giữa TFPG 
với các nhân tố, và một mô hình hồi quy sau này là 
cần thiết để giúp chúng ta loại trừ những ảnh hưởng 
qua lại lẫn nhau giữa chính các nhân tố có tác động 
tới TFPG.

Ý nghĩa chính sách
Từ những phân tích trên đây về TFP trong giai 

đoạn 1991-2010, có thể rút ra một số kết luận sau:

Về chính sách chuyển dịch cơ cấu kinh tế: kết quả 
phân tích cho thấy, hiệu ứng tích cực của chuyển 
dịch cơ cấu kinh tế đối với hiệu quả công nghệ. Tuy 
nhiên, sự phân bổ lại lực lượng lao động từ khu vực 
nông nghiệp sang khu vực công nghiệp vẫn còn 
khiêm tốn, qua đó hạn chế việc nâng cao năng suất 
lao động. Đến nay, tỷ lệ lao động làm việc ở khu vực 
nông thôn vẫn chiếm tới hơn 50% toàn bộ lực lượng 
lao động. Khu vực này hiện có lao động trình độ 
không cao (mức vốn con người thấp), cũng không 
khuyến khích nhiều hoạt động R&D, không thu hút 
được FDI, và mức độ đóng góp cho xuất khẩu cũng 
hạn chế. Bởi vậy, giải pháp nhằm thúc đẩy tăng 
trưởng TFP phải tập trung vào chuyển dịch cơ cấu 
kinh tế và cơ cấu lao động, đi kèm với đầu tư cao 
hơn vào giáo dục và đào tạo để đáp ứng nhu cầu 
phát triển.

Chính sách đầu tư: phân tích tác động của đầu tư 
trong nước đối với hiệu quả công nghệ cho thấy đầu 
tư tư nhân đóng vai trò quan trọng trong việc nâng 
cao hiệu quả công nghệ. Trong khi FDI (ngoại lực) 
thực sự có hiệu ứng dương với tăng trưởng TFP thì 
đối với vốn trong nước, cần xem xét lại vấn đề hiệu 
quả đầu tư ở khu vực nhà nước.

Chính sách thương mại: các kết quả phân tích 
tương quan cho thấy, thương mại quốc tế có tác 
động tích cực đến hiệu quả kỹ thuật, tuy nhiên hiệu 
ứng này giảm theo thời gian, thể hiện cơ cấu xuất 
nhập khẩu chưa bền vững (xuất khẩu sản phẩm thô 
trong khi nhập khẩu sản phẩm đã qua chế biến). 
Việt Nam cần xác định lợi thế cạnh tranh dài hạn 
trong thương mại quốc tế và có những chính sách 
đúng đắn để thay đổi cơ cấu xuất nhập khẩu.

Chính sách về khoa học và công nghệ: rõ ràng 

R&D có tác động tích cực đến tăng trưởng TFP, 
nhưng chi tiêu ngân sách cho khoa học và công 
nghệ ở Việt Nam còn quá thấp. Trong bối cảnh 
nguồn lực Nhà nước còn hạn chế, thì việc khuyến 
khích khu vực tư nhân tham gia vào hoạt động này 
cần được đẩy mạnh, đặc biệt thông qua các mối 
liên kết giữa trường đại học và doanh nghiệp n

                                

Chú thích và tài liệu tham khảo
1 Để nhất quán cho phân tích trong phần này, chúng ta chỉ 

sử dụng thước đo TFPG* là tốc độ tăng trưởng TFP đã loại bỏ 
yếu tố chu kỳ kinh doanh.

2 Thông thường, một nghiên cứu về tác động của các nhân 
tố tới tăng trưởng kinh tế (tăng trưởng GDP) được thực hiện 
thông qua một mô hình hồi quy bội, sử dụng chuỗi thời gian. 
Tuy nhiên, do hạn chế về số liệu (đặc biệt là số liệu về vốn con 
người và vốn đầu tư) và chuỗi thời gian ngắn (19 năm), nên mô 
hình hồi quy có thể gặp nhiều khuyết tật. Do vậy, bài viết này chỉ 
sử dụng phương pháp tính hệ số tương quan để có những nhận 
định bước đầu về các nhân tố này.
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